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1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân hai ngành (Toán ngành chính, Tin ngành phụ), sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt trình độ đại học về khoa học Toán - Tin. Sinh viên tốt nghiệp có những phẩm chất cơ bản của nhà khoa học trong môi trường XHCN. Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong của nhà khoa học; có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng giải quyết những vấn đề do yêu cầu thực tiễn khoa học đặt ra; có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới, đáp ứng đủ yêu cầu phát triển khoa học về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.


1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội; kiến thức cơ bản, chuyên sâu về toán học, tin học. Đào tạo sinh viên thành những cán bộ chuyên sâu về toán học, tin học. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông (nếu được trang bị thêm về Nghiệp vụ sư phạm), làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng kiến thức toán học, tin học. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có đủ điều kiện để tiếp tục học tập ở cấp học cao hơn như cấp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành về toán, tin học.

1.2.2. Về kỹ năng: Đào tạo cán bộ toán, tin học có kỹ năng vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, tin học đối với nghề nghiệp, cuộc sống, có kỹ năng tự đọc, tự học về toán học, tin học.

1.2.3. Về thái độ: Đào tạo sinh viên thành những cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt, đảm bảo cho hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, dân tộc, đất nước.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm (48 tháng).

3. Khối lượng kiến thức phải tích luỹ:  132 tín chỉ (không kể môn giáo dục thể chất 75 tiết và Giáo dục quốc phòng 165 tiết).
4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Thang điểm: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT .
7. Nội dung chương trình:  132 tín chỉ, trong đó
	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	49

	7.1.1. Lý luận chính trị
	10


	7.1.2. Ngoại ngữ
	7

	7.1.3. Giáo dục thể chất và quốc phòng
	

	+ Giáo dục thể chất
	75 tiết

	+ Giáo dục quốc phòng
	165 tiết

	7.1.4. Khối kiến thức KHXH&NV
	2

	7.1.5. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	30

	7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	83

	7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành Toán 
	48

	       + Bắt buộc
	37

	       + Tự  chọn
	11

	7.2.2. Kiến thức ngành Tin
	25

	       + Bắt buộc
	22

	       + Tự  chọn
	3

	7.3. Thực tập tốt nghiệp, Khoá luận tốt nghiệp, học phần thay thế khoá luận TN
	10

	7.3.1. Thực tập tốt nghiệp
	4

	7.3.2. Khoá luận tốt nghiệp/ HP thay thế KLTN
	6


8. Kế hoạch giảng dạy

	SỒ TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Điều kiện tiên quyết
	Học ở học kỳ
	Bộ môn Quản lý

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận
	Thực hành
	Tự học
	
	
	

	A
	Khối kiến thức giáo dục đại cương
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Kiến thức lí luận chính trị
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1.NLM0.D1.2
	Những  NL cơ bản của CNMLN 1
	2
	21
	18
	
	90
	
	1
	Nguyên lý

	2
	1.NLM0.D1.3
	Những  NL cơ bản của CNMLN 2
	3
	32
	16
	
	135
	1
	2
	Nguyên lý

	3
	1.§L§0.D1.3               
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	32
	16
	
	135
	4
	4
	Đường lối

	4
	1.HCM0.D1.2 
	Tư tưởng HCM
	2
	21
	18
	
	90
	2
	3
	TT HCM

	II
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1.ANH1.D1.4
	Tiếng Anh 1
	4
	36
	48
	
	180
	
	3
	N. Ngữ

	6
	1.ANH2.D1.3
	Tiếng Anh 2
	3
	27
	36
	
	135
	5
	4
	N. Ngữ

	III
	Giáo dục thể chất và quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giáo dục thể chất
	75t
	
	
	
	
	
	
	GDTC

	
	
	Giáo dục quốc phòng
	165t
	
	
	
	
	
	
	GDQP

	IV
	Khối kiến thức KHXH&NV
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1.PHL0.D1.2
	Pháp luật đại cương
	2
	18
	24
	
	90
	
	3
	TT HCM

	V
	Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1.TCS0.D1.3
	Tin học cơ sở
	3
	23
	0
	40
	90
	
	1
	TH ¦dông

	9
	1.TRR0.D1.2
	Toán rời rạc
	2
	18
	24
	
	90
	8
	2
	KHM tính

	10
	1.§TT1.N1.3
	Đại số tuyến tính
	3
	36
	48
	
	135
	11
	1
	Đại số

	11
	1.HGT1.N1.2
	Hình học giải tích
	2
	18
	24
	
	90
	
	1
	HH và PPT

	12
	1.GTC1.N1.4
	Giải tích cổ điển 1 
	4
	36
	48
	
	180
	
	1
	Giải tích

	13
	1.GTC2.N1.2
	Giải tích cổ điển 2
	3
	36
	48
	
	135
	12
	2
	Giải tích

	14
	1.LGL1.N1.3
	Lô gic và Lịch sử Toán
	3
	36
	48
	
	135
	16
	4
	Giải tích

	15
	1.PPN1.N1.2
	PP NCKH chuyên ngành GD Toán
	2
	18
	24
	
	90
	
	5
	HH và PPT

	16
	1.GTC3.N1.3
	Giải tích cổ điển 3
	3
	27
	36
	
	135
	13
	3
	Giải tích

	17
	1.VLC0.D1.3
	Vật lý đại cương
	3
	27
	36
	
	90
	13
	2
	Vật lý

	18
	1.MTR0.D1.2
	Môi trường và con người
	2
	18
	24
	
	90
	
	2
	Địa lý

	B
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Khối kiến thức cơ sở ngành 
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	1.§§C1.N1.3
	Đại số đại cương
	3
	27
	36
	
	135
	10
	2
	Đại số

	20
	1.HAE1.N1.3
	Hình học Afin và Euclide
	3
	27
	36
	
	135
	11
	4
	HH và PPT

	21
	1.GTH3.N1.3
	Giải tích hiện đại 3
	3
	27
	36
	
	135
	25
	7
	Giải tích

	22
	1.HBP1.N1.3
	Hàm biến phức
	3
	27
	36
	
	135
	16
	5
	Giải tích

	23
	1.HVP1.N1.3
	Hình học vi phân
	3
	27
	36
	
	135
	11,16
	6
	HH và PPT

	24
	1.GTH1.N1.4 
	Giải tích hiện đại 1
	4
	36
	48
	
	180
	16
	5
	Giải tích

	25
	1.GTH2.N1.3
	Giải tích hiện đại 2
	3
	27
	36
	
	135
	24
	6
	Giải tích

	26
	1.QTT1.N1.2
	Quy hoạch tuyến tính
	2
	18
	24
	
	90
	10
	5
	Toán ƯD

	27
	1.XST1.N1.3
	Lý thuyết xác suất
	3
	27
	36
	
	135
	16
	7
	Toán ƯD

	28
	1.LTK1.N1.2
	Thống kê Toán học
	2
	18
	24
	
	90
	27
	8
	Toán ƯD

	29
	1.PTV1.N1.3
	Phương trình vi phân và tích phân
	3
	27
	36
	
	135
	16
	6
	Giải tích

	30
	1.GTS1.N1.3
	Giải tích số
	3
	27
	36
	
	135
	16, 29
	7
	Toán ƯD

	31
	1.§HR1.N1.3
	Phương trình đạo hàm riêng
	2
	18
	24
	
	90
	29
	7
	Giải tích

	Chọn 1 trong 2 học phần  của từng mục
	11
	
	
	
	
	
	
	

	32
	1.H§B1.N1.3
	Lý thuyết hàm đặc biệt
	3*
	27
	36
	
	90
	16, 31
	8
	Giải tích

	
	1.TXX1.N1.3
	Lý thuyết xấp xỉ
	3*
	27
	36
	
	90
	26
	8
	Giải tích

	33
	1.T¤§1.N1.3
	Lý thuyết ổn định
	3*
	27
	36
	
	90
	29
	7
	Giải tích

	
	1.§NC1.N1.3
	Đại tuyến tính nâng cao
	3*
	27
	36
	
	90
	10, 19
	7
	Đại số

	34
	1.HXA1.N1.3
	Hình học xạ ảnh
	3*
	27
	36
	
	90
	10, 20
	7
	HH và PPT

	
	1.§KT1.N1.3
	Lý thuyết điều khiển
	3*
	27
	36
	
	90
	29
	7
	Giải tích

	35
	1.LTM1.N1.2
	Lý thuyết Môđun
	2*
	18
	24
	
	90
	19
	8
	Đại số

	
	1.GTF1.N1.2
	Giải tích Fourier
	2*
	18
	24
	
	90
	21
	8
	Giải tích

	Khối kiến thúc CNTT

	Chọn 1 trong 2 học phần
	3
	
	
	
	
	
	
	

	36
	1.LTP0.N1.3
	Lập trình cấu trúc với Pascal
	3*
	27
	36
	
	135
	8
	2
	KHM tính

	
	1.LTC0.N1.3
	Lập trình cấu trúc với C
	3*
	27
	36
	
	135
	8
	2
	Các HTTT

	37
	1.CTD0.N1.3
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	3
	27
	36
	
	135
	36
	3
	Các HTTT

	38
	1.KTM0.N1.2
	Kiến trúc máy tính
	2
	18
	24
	
	90
	17
	3
	KTMT&TT

	39
	1.CSD0.N1.2
	Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị
	3
	27
	36
	
	135
	8
	4
	Các HTTT

	40
	1.H§H0.N1.2
	Hệ điều hành & bảo trì hệ thống
	3
	21
	28
	20
	135
	38
	4
	KTMT&TT

	41
	1.MMT0.N1.3
	Mạng máy tính
	2
	12
	16
	20
	90
	40
	5
	KTMT&TT

	42
	1.H§T0.N1.2
	Lập trình hướng đối tượng
	3
	28
	24
	30
	135
	39
	5
	Các HTTT

	43
	1.TTN0.N1.3
	Trí tuệ nhân tạo
	3
	27
	36
	
	135
	36
	6
	KHM tính

	44
	1.PTK0.N1.3
	Phân tích thiết kế HTTT
	3
	27
	36
	
	135
	39
	6
	Các HTTT

	45
	
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	8
	

	46-47
	
	Khoá luận tốt nghiệp
	6
	54
	72
	
	180
	
	
	

	
	Sinh viên chọn 2 trong 3 học phần sau
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.TTT1.N1.3
	Lý thuyết toán tử
	3*
	27
	36
	
	90
	
	8
	Giải tích

	
	1.MRT1.N1.3
	Các hàm đặc biệt và phương trình đặc biệt
	3*
	27
	36
	
	90
	
	8
	Giải tích

	
	1.NNS1.N1.3
	Ngôn ngữ SQL
	3*
	27
	36
	
	90
	
	8
	Các HTTT

	Tổng
	132
	
	
	
	
	
	
	


9. Mô tả nội dung các học phần

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1/The basic principles of Maxism 1
                                                                  2 TC (21 ; 18 ; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.
9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2/The basic principles of Maxism 2
                                                                  3 TC (32 ; 26 ; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1.
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.3. Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam/Vietnamese revolution policy

                                                                                        3 TC (32; 26;0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology             2 TC (21; 18;0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.5-9.6 Tiếng Anh 1, 2/English 1,2         
                                   7 TC (63; 84;0)


- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chương trình Tiếng Anh 7 năm ở bậc THPT (đạt trình độ sơ cấp).

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về và thành thạo các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, giao tiếp cùng với vốn từ vựng cần thiết cho tra cứu và đọc tài liệu chuyên ngành; Sinh viên sau khi học xong học phần đạt trình độ trung cấp Tiếng Anh (trình độ B).
Giáo dục thể chất/Physical education
             
                           75 tiết


Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục quốc phòng/Military education



    165 tiết


Nội dung thực hiện theo quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9.7. Pháp luật đại cương/Basic law   


            2 TC (18; 24; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Thực hiện theo chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT, ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT
9.8. Tin học cơ sở/ Basic informatics                                      3 TC (23; 0; 40)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Đại cương về tin học, tổng quan về máy tính, hệ điều hành, Windows và khai h¸c sử dụng Windows; Các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, Power point; Khái niệm về mạng máy tính & internet, thực hành: Windows, tin học văn phòng và các dịch vụ internet.

9.9. Toán rời rạc/ Desultory mathematics                              2 TC (18; 24; 0)

- Điều kiện tiên quyết: hoàn thành học phần tin học cơ sở.

- Nội dung: Cung cấp những công cụ chủ yếu của toán rời rạc, bao gồm các kiến thức cơ sở về logic và tập hợp, một số bài toán tổ hợp, lý thuyết đồ thị, Ôtômat, ngôn ngữ hình thức và văn phạm. Giúp sinh viên hiểu và biết vận dụng các kiến thức thu nhận được trong tin học.
9.10. Đại số tuyến tính/Linear Algebra

                        3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Trang bị các kiến thức về: Định thức và các phương pháp tính định thức; Không gian vectơ, không gian con, cơ sở và số chiều của không gian vectơ hữu hạn chiều; lý thuyết hệ phương trình tuyến tính, ánh xạ tuyến tính; các phép tính trên ma trận, giá trị riêng và vectơ riêng của một ánh xạ tuyến tính; Dạng song tuyến tính, dạng toàn phương, đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc; quy hoạch tuyến tính; giải bài toán đơn hình. 

   Đại số tuyến tính được coi là môn cơ sở của Toán học, có nhiều ứng dụng trong hầu hết các môn Toán học khác như hình học, giải tích, quy hoạch tuyến tính, lý thuyết phương trình đại số, xác suất và thống kê, tin học và cả các ngành khoa học khác. Đó chính là những ứng dụng của định thức, ma trận, hệ phương trình tuyến tính, giá trị riêng và vectơ riêng của dạng toàn phương.
9.11. Hình học giải tích/Analytical Geometry

            2 TC (18; 24; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Nội dung môn học bao gồm: Không gian Afin, không gian Euclide, đường bậc hai trong mặt phẳng Euclide hai chiều và mặt bậc hai trong không gian Euclide ba chiều.

9.12. Giải tích cổ điển 1/ Classical Analysis 1                         4 TC (36; 48; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Không. 


- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về số thực, giới hạn của dãy số, hàm số, tính liên tục, phép tính vi phân và tích phân của hàm số một biến.
9.13. Giải tích cổ điển 2/ Classical Analysis 2
                      3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển 1. 
- Nội dung: Trang bị những kiến thức cơ bản về giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân của hàm số nhiều biến, về lý thuyết chuỗi số, dãy hàm, chuỗi hàm và ứng dụng.

9.14. L«gic & lịch sử Toán/ Logics  and History of Mathematics



          






            3 TC (27; 36; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung Trang bị cho sinh viên các khái niệm về tập hợp, ánh xạ, quan hệ, mệnh đề, các phép toán đối với các mệnh đề và các quy tắc suy luận.
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử phát triển của nền toán học, một số vấn đề đang đặt ra của toán học hiện đại.
9.15. PP NCKH chuyên ngành GD To¸n/Methodology of Scientific Research in Mathematical Didactis                                                    2 TC (18; 24; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Cung cấp cho học sinh vÒ lý luận, thực tiễn, phương pháp nghiên cứu khoa học, cách tiếp cận và giải quyết một đề tài khoa học cụ thể.
 9.16. Môi trường và con người/Environment and Human  2 TC (18; 24; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Học phần giúp sinh viên cung cấp kiến thức cơ bản về dân số, môi trường, ma túy-HIV/AIDS trên thế giới, ở Việt Nam và ở Thanh Hóa cũng như những kiến thức cơ bản về các vấn đề này và hậu quả của chúng đối với con người. Các phương pháp giáo dục môi trường, tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS. Tạo điều kiện để sinh viên ra trường có kiến thức và kĩ năng tích hợp các nội dung trên trong giảng dạy Sinh học ở trường THPT.
9.17. Vật lý đại cương / Physics  

                                3 TC (27; 36; 0)


- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành các học phần Giải tích cổ điển 1, 2.


- Nội dung: - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các đại lượng, đơn vị cơ bản của vật lý, thứ nguyên của đại lượng vật lý; các đại lượng mô tả các chuyển động đơn giản và nguyên nhân gây ra chuyển động của chất điểm, chất rắn, chất lưu; các định luật bảo toàn trong cơ học; nội dung của các nguyên lý trong nhiệt động lực học; các khái niệm cơ bản như nhiệt độ, nội năng, công, năng lượng. Biết vận dụng các định luật để giải thích một số hiện tượng thường gặp và làm các bài tập theo nội dung trong chương trình dưới dạng áp dụng các công thức.

- Trang bị cho sinh viên những khái niệm và các đại lượng cơ bản đặc trưng cho điện trường, từ trường, như: Lực từ tác dụng lên điện tích; xác định cường độ điện trường và cảm ứng từ; năng lượng điện từ trường; các hiện tượng giao thoa nhiều xạ, phân cực ánh sáng; tán sắc và hấp thụ ánh sáng; các định luật về phóng xạ và ảnh hưởng của chúng. Vận dụng các định luật để giải thích một số hiện tượng thường gặp về điện, từ, quang, giải được các bài toán theo nội dung chương trình.

9.18. Đại số đại cương/General Algebra
  
   
 3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Lý thuyết số.

- Nội dung: Trang bị các kiến thức về: Nửa nhóm, nhóm, nhóm con chuẩn tắc, nhóm thương, đồng cấu nhóm, ảnh và hạt nhân: Vành, vành con, đồng cấu vành, ảnh và hạt nhân, Iđêan, vành thương; Miền nguyên và trường; Vành chính và vành Ơclit; Vành đa thức một ẩn, vành đa thức nhiều ẩn, đa thức trên các trường số, đa thức bất khả quy trên trường số; định lý cơ bản của đại số học số phức.

     Học phần này có liên quan chặt chẽ với các học phần số học, đại số tuyến tính, hình học, giải tích ... Nó tìm được những ví dụ cụ thể về những cấu trúc đại số có sẵn trong các học phần ấy để minh hoạ cho việc nghiên cứu các cấu trúc đại số. Ngược lại, các tính chất của các cấu trúc đại số lại được áp dụng vào việc nghiên cứu các học phần này.
9.19. Hình học Afin và Euclide/ Affine and Euclidean Geometry 











 3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính.

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức về Không gian Afin: Khái niệm không gian Afin, các phẳng của không gian Afin, tâm tỷ cù, tập lồi trong không gian Afin thực; ánh xạ Afin: ánh xạ Afin, Đẳng cấu Afin, phép biến đổi Afin, Hình học Afin; Siêu mặt bậc hai trong không gian Afin; Không gian ¥clit: Không gian ¥clit, sự trực giao của các phẳng, khoảng cách giữa hai phẳng, góc trong En, thể tích trong En, Phân loại phép đẳng cù trong E2, E3, Hình học ¥clit, hình học đồng dạng, siêu mặt bậc hai trong En, siêu cầu…

9.20. Giải tích cổ điển 3/ Classical Analysis 3


 3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1, Giải tích 2.

- Nội dung: Cung cấp những kiến thức về tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt cũng như mối liên hệ giữa tích phân đường, tích phân mặt với tích phân bội.
Trong tổng số bài tập của các học phần giải tích 1, 2, 3 dành 10 tiết giới thiệu một phần mềm tính toán (Mapple, Mathematica, ...)
9.21. Hàm biến phøc/Functions of a Complex variable 
 3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển.

- Nội dung: Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm chỉnh hình và phép biến hình bảo giác (Mặt phẳng phức và hàm biến phức, hàm chỉnh hình, phép biến hình bảo giác); Hàm chỉnh hình và thặng dư (các tính chất cơ bản của hàm chỉnh hình, thặng dư và ứng dụng).

9.22. Hình học vi phân/Differential Geometry


 3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, giải tích cổ điển, Hình học Afin.

- Nội dung: Cung cấp các kiến thức về Hàm vect¬ trong không gian ¥clit En (Hàm vect¬, hàm vect¬ một biến); Vect¬ tiếp xúc và trường vect¬ trong En; Các dạng vi phân trong En; Đường trong không gian En; Mặt trong không gian E3.
9.23. Giải tích hiện đại 1/Modern Analysis 1


4 TC (36; 48; 0)


 - Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết Tập hợp và L«gic Toán, Đại số tuyến tính, Giải tích cổ điển.

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về không gian Hilbert và không gian định chuẩn, bao gồm: Không gian Hilbert, không gian metric, không gian định chuẩn, những vấn đề về giải tích tuyến tính và giải tích phi tuyến trong không gian định chuẩn.

9.24. Giải tích hiện đại 2/Modern Analysis 2

            3 TC (27; 36; 0)


 - Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết Tập hợp và L«gic Toán, Đại số tuyến tính, Giải tích cổ điển, Giải tích hiện đại 1.

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của Tô pô đại cương, các cấu trúc, tính chất của không gian Tô pô.

9.25. Giải tích hiện đại 3/Modern Analysis 3                          3 TC (27; 36; 0)


- Điều kiện tiên quyết: Giải tích hiện đại 1, 2.

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên lý thuyết độ đo Lebesgue, tích phân Lebesgue, độ đo tích và định lý Fubini, độ đo suy rộng, định lý Radon- Nykodim, định lý phân tích Lebesgue.

9.26. Qui hoạch tuyến tính/Linear Programming

 2 TC (18; 24; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính.
- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên một số bài toán kinh tế. Trang bị một số phương pháp giải các bài toán đơn hình và bài toán vận tải.

9.27. Lý thuyết xác suất/ Probability Theory    


3 TC (27; 36; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển, Giải tích hiện đại.

- Nội dung: Cung cấp kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất: Biến cố, xác suất của biến cố, các tính chất của xác suất; đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và đại lượng ngẫu nhiên liên tục; các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên: kỳ vọng, phương sai, các loại phân phối cơ bản: phân phối nhị thức, Poisson, mũ, chuẩn, đều, …; véc tơ và phân phối của véc tơ ngẫu nhiên; luật số lớn, hàm đặc trưng và các định lý giới hạn trung tâm.

9.28. Thống kê Toán học/ Mathematical Statistics
            2 TC (18; 24; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển, Giải tích hiện đại, Lý thuyết xác suất.

- Nội dung: Trình bày mô hình thống kê, khái niệm và các ví dụ; lý thuyết ước lượng điểm, ước lượng khoảng không chệch cho các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên; các phương pháp ước lượng cơ bản (phương pháp bình phương tối thiểu, phương pháp m«men, phương pháp hợp lý cực đại, phương pháp Bayes, lý thuyết kiểm định giả thiết).

9.29. Phương trình vi phân và tích phân/Integral and Differential Equation 
                                                                                                              3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Giải tích cổ điển.

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên về các phương pháp giải tích để tìm nghiệm cũng như các tính chất và dáng điệu nghiệm của: Phương trình vi phân cấp 1, cấp 2, và cấp cao; Định thức Wronski, hệ nghiệm cơ bản, công thức Ostrogradski- Liouville, phương pháp biến thiên hằng số; Lý thuyết tổng quát về hệ phương trình vi phân tuyến tính; Trang bị cho sinh viên một số loại và phương pháp giải phương trình tích phân, như phương trình Volterra, phương trình Fredhom.

9.30. Giải tích số/Nemerical Analysis


            3 TC (27; 36; 0)                                        
- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Giải tích cổ điển, Phương trình vi phân và tích phân.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết xấp xỉ hàm và giải gần đúng các phương trình, bao gồm các nội dung sau: Phép nội suy, xấp xỉ đều, xấp xỉ trung bình bình phương, ứng dụng của lý thuyết xấp xỉ để tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải gần đúng phương trình siêu việt, giải hệ phương trình đại số tuyến tính, tìm giá trị riêng, véc tơ riêng của ma trận, giải gần đúng bài toán giá trị ban đầu và bài toán biên hai điểm cho phương trình vi phân thường.

9.31. Phương trình đạo hàm riêng/Partial Differential Equations                                                  




                                                         2 TC (18; 24; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển, Phương trình vi phân thường, Giải tích hiện đại. 

- Nội dung: Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại phương trình Parabolic, Hyperbolic, Elliptic, về phương pháp giải các bài toán Cauchy, bài toán biên và bài toán hỗn hợp đối với các lớp phương trình này.
9.32. Chọn 1 trong 2 học phần
a. Lý thuyết hàm đặc biệt/ Special Functions                         3 TC (27; 36; 0)                            
- Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển, phương trình vi phân, hàm biến phức.

- Nội dung: Nội dung cơ bản: Môn học cung cấp các kiến thức về hàm Cầu, hàm Legendre: Khái niệm hàm Cầu, đa thức LegÎndre, hàm LegÎndre, hàm Bessel, hàm Hankel và Neyman…, cung cấp các kiến thức về tích phân Elliptic và hàm Elliptic.

b. Lý thuyÕt xÊp xØ/Approximation Theory                            3 TC (27; 36; 0)                                                 
- Điều kiện tiên quyết: Hàm số biến số phức, Giải tích cổ điển, Giải tích hiện đại.

- Nội dung: Trang bị cho người học những khái niệm cơ bản về lý thuyết xấp xỉ hàm, xấp xỉ bằng toán tử tích phân, không gian các hàm số (không gian các hàm liên tục, không gian các hàm luỹ thừa p khả tích, không gian Sobolev, không gian Holder-Lipschitz ), xấp xỉ tốt nhất, định lý thuận và định lý đảo của xấp xỉ lượng giác, xấp xỉ bằng đa thức đại số.

9.33. Chọn 1 trong 2 học phần 
a. Lý thuyết ổn đinh/Stability Theory                                      3 TC (27; 36; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Phương trình vi phân, Giải tích hiện đại.
- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân thường bằng hai phương pháp cơ bản của Liapunov.
b. Đại tuyến tính nâng cao/Advanced Linear Algebra           3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính.

- Nội dung: Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các phép thu gọn các tự đồng cấu và các ma trận vuông, đại số song tuyến tính và đại số tuyến tính rưỡi. 

9.34. Chọn 1 trong 2 học phần
 a. Hình học xạ ảnh/Projective Geometry
                        3 TC (27; 36; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Hình học Afin và hình học Euclide, Cấu trúc đại số.

- Nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về Không gian xạ ảnh: Không gian xạ ảnh và các phẳng của nó, mô hình của không gian xạ ảnh, toạ độ xạ ảnh, khái niệm tỷ số kép, mô hình xạ ảnh của không gian Afin; ánh xạ xạ ảnh và biến đổi xạ ảnh: ánh xạ xạ ảnh, các phép thấu xạ trong Pn, các định lý cơ bản của phép biến đổi xạ ảnh; Siêu mặt bậc hai trong Pn: Siêu mặt bậc hai và phân loại xạ ảnh, các định lý cổ điển của hình học xạ ảnh.

b. Lý thuyết điều khiển/Control Theory

            3 TC (27; 36; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển, giải tích hiện đại, phương trình vi phân, đại số tuyến tính.

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của bài toán điều khiển được, bài toán tối ưu hóa đối với hệ động lực có tham biến điều khiển được mô tả bởi các phương trình vi phân.

9.35. Chọn 1 trong 2 học phần
a. Lý thuyÕt M«®un/Theory of Modules                                  2 TC (18; 24; 0)                                             
- Điều kiện tiên quyết: Đại số tuyến tính, Đại số đại cương.
- Nội dung: Nội dung cơ bản: Cung cấp cho học sinh một cấu trúc đại số mới, với những khái niệm mới: M«®un, đồng cấu M«®un trên một vành bất kỳ. Giới thiệu khái niệm về dãy khớp, dãy khớp ngắn, một số đặc trưng của M«®un nội xạ và M«®un xạ ảnh.

b. Giải tích Fourier/Fourier Analysis                                      2 TC (18; 24; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Hàm số biến số phức, Giải tích cổ điển, Giải tích hiện đại. 

- Nội dung: Cung cấp cho người học những kiên thức cơ bản về chuåi Fourier (dạng thực, dạng phức của chuỗi Fourier); xấp xỉ bằng đa thức lượng giác, dùng chuỗi Fourier giải phương trình vi phân, tích phân Fourier, biến đổi Fourier.

9.36. Chọn 1 trong 2 học phần 
a. Lập trình cấu trúc với Pascal/Structural Programing with Pascal     

                                                                                                   3 TC (18; 24; 30)

- Điều kiện tiên quyết: Đó hoàn thành học phần Tin học cơ sở

- Nội dung: Giới thiệu phương pháp luận của lập trình cấu trúc; Thiết kế chương trình theo lối top-down và bottom-up; Các thành phần của chương trình hướng cấu trúc; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Ngụn ngữ mụ tả giải thuật; Ngụn ngữ lập trình Pascal: Các kiểu dữ liệu, khai báo và sử dụng biến, mảng; các lệnh cơ bản, các cấu trúc điều khiển; Định nghĩa và sử dụng hàm; Kiểu bản ghi, con trỏ, hàm đệ quy, thao tác tệp; Thực hành.
b. Lập trình cấu trúc với C/ Structural Programing with C     
                                                                                                   3 TC (18; 24; 30)

- Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ sở

- Nội dung: Giới thiệu phương pháp luận của lập trình cấu trúc; Thiết kế chương trình theo lối top-down và bottom-up; Các thành phần của chương trình hướng cấu trúc; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Ngụn ngữ mụ tả giải thuật; Ngụn ngữ lập trình C: Các kiểu dữ liệu, khai báo và sử dụng biến, mảng; các lệnh cơ bản, các cấu trúc điều khiển; Định nghĩa và sử dụng hàm; Kiểu bản ghi, con trỏ, hàm đệ quy, thao tác tệp; Thực hành.

9.37. Cấu trúc DL & Giải thuật/Data Structure & Algorithms




                                                                            3 TC (18; 24; 30)
- Điều kiện tiên quyết: Lập trình C

- Nội dung: Phân tích và thiết kế giải thuật, đánh giá giải thuật; giải thuật đệ quy; mảng và danh sách, danh sách móc nối và các thao tác trên danh sách, ngăn xếp, hàng đợi; Cấu trúc cây, đồ thị; Quản lý bộ nhớ; các giải thuật sắp xếp, tìm kiếm;Thực hành.
9.38. Kiến trúc máy tính/Computer Architecture                2 TC (15;20; 10)
- Điều kiện tiên quyết: TĐC, Vật lý đại cương A1-2, KTĐT&ĐTS.

- Nội dung: Giới thiệu chung về kiến trúc máy tính, biểu diễn thông tin và cấu trúc bus. Kiến trúc CPU, kiến trúc hệ thống nhớ, kiến trúc hệ thống vào-ra, tổ chức hệ thống máy tính, các kiến trúc máy tính tiên tiến. Phân tích về cấu trúc máy tính, kỹ thuật ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi.

9.39. Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị CSDL/Database and Database Management Systems
                                                                3 TC (18; 24; 30)
- Điều kiện tiên quyết: TCS, CSDL, PTTKHT

- Nội dung: Các kiến thức cơ bản về các mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình quan hệ, cơ sở dữ liệu quan hệ, đại số quan hệ; Cơ bản về ngôn ngữ thao tác dữ liệu SQL, Nguyên lý thiết kế cơ sở dữ liệu; Bài tập lớn.Các kiến thức cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu nói chung, các chức năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, giới thiệu và khai thác một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể; Thực hành thiết kế & cài đặt một CSDL trên hệ quản trị CSDL được giới thiệu.

9.40. Hệ điều hành và bảo trì hệ thống máy tính/Operating Systems
                                                                                                   3 TC (18; 24; 30)
- Điều kiện tiên quyết: Tin học cơ sở, Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính.

- Nội dung: Các khái niệm cơ bản của HĐH, các chức năng của HĐH, phân loại HĐH, các nguyên tắc cơ bản để xây dựng HĐH, mô hình giao tiếp trong HĐH; Quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình,quản lý thiết bị ngoại vi, quản lý Processor, quản lý file, quản lý thư mục; Thực hành. Tổng quan về bảo trì máy tính; Virus máy tính, phát hiện và chống Virus; Bảo trì phần cứng: Phát hiện sự cố, hỏng hóc, phương pháp và kỹ thuật khắc phục, các kỹ thuật lắp ráp và nâng cấp máy tính; Bảo trì phần mềm: cài đặt hệ điều hành các phần mềm ứng dụng trên Windows, khắc phục các sự cố phần mềm ứng dụng trên Windows. Thực hành.

9.41. Mạng máy tính/Computer Networks

          2 TC (12; 16; 20)

- Điều kiện tiên quyết: TCS, Hệ điều hành, Kiến trúc máy tính.

- Nội dung: Khái quát về mạng máy tính, các kiến trúc mạng, kiến trúc phân tầng OSI, mạng cục bộ, mạng diện rộng và internet; Giao thức TCT/IP, địa chỉ IP, mạng và mạng con, IPv6; Hệ điều hành mạng; Quản trị mạng máy tính; Thực hành.
9.42. Lập trình hướng đối tượng/Object-Oriented Programming

                                                                                                 3 TC (18; 24; 30)
- Điều kiện tiên quyết: CTDL&GT, Lập trình C, CSDL.

- Nội dung: Phân tích thiết kế hướng đối tượng, các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng, các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với C++, định nghĩa lớp, các hàm thành viên, tạo lập và hủy bỏ. Toán tử chuyển đổi kiểu, kế thừa và đa hình, mô hình hàm và lớp; Thực hành.

9.43. Trí tuệ nhân tạo/Artificial Intelligence                         3 TC (27; 36; 0)
- Điều kiện tiên quyết: TRR, CTDL&GT, Lập trình C.

- Nội dung: Trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng; Giải quyết vấn đề nhờ không gian các trạng thái, lập trình heuristic; Kỹ thuật chứng minh tự động; Lập trình logic; Tri thức và suy diễn; Bài tập lớn.

9.44. Phân tích thiết kế HTTT/Analisis and Design Information Systems
                                                                                                    3 TC (27; 36; 0)
- Điều kiện tiên quyết: CSDL,CTDL&GT.

- Nội dung: Đại cương về hệ thống, chu trình phát triển hệ thống; Phương pháp phân tích thiết kế cấu trúc; Phương pháp khảo sát, điều tra, xây dựng hệ thống; Các công cụ mô tả sử dụng trong thiết kế; Biểu đồ phân cấp chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu, biểu đồ liên kết thực thể; Thiết kế vào ra; Bài tập lớn..

9.45. Thực tập tốt nghiệp/ Graduation Practice                     4 TC (0; 0; 180)

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần Toán học, Tin học. 
- Nội dung: Thực hành học phần nhằm củng cố và nâng cao các kiến thức lý thuyết về chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực toán học và tin học đã được trang bị. Vận dụng những kiến thức trong hoạt động học và kỹ năng nghiên cứu khoa học.
9.46. Khoá luận tốt nghiệp




 6 TC (0; 270; 0)
- Điều kiện thực hiện: Hoàn thành các kiến thức khối giáo dục đại cương và chuyên nghiệp quy định trong chương trình.

Học phần thay thê khoá luận tốt nghiệp

Chọn 1 học phần Toán và 1 học phần Tin
a.  Lý thuyết Toán tử/Theory of Operators                          3 TC (27; 36; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Giải tích hàm, Giải tích cổ điển.
- Nội dung: Chuyên đề này là sự nối tiếp các tư tưởng và phương pháp của giải tích hiện đại mà bộ phận quan trọng nhất là giải tích hàm. Mục đích của chuyên đề là trang bị cho sinh viên kiến thức về hai loại toán tử chính (Tuyến tính và phi tuyến), cụ thể là những vấn đề về điều kiện liên tục, khả vi, tính khả tÝch…gièng như trong giải tích cổ điển, qua đó nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, giúp sinh viên khi ra trường trở thành những nhà giáo vững về chuyên môn và có thể tham gia công tác nghiên cứu toán học.

b. Các hàm đặc biệt và các phương trình đặc biệt/Special Functions and Special Equations         





            3 TC (27; 36; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Giải tích cổ điển, phương trình vi phân.
- Nội dung: Giới thiệu các hàm gamma, hàm beta, phương trình Legendre, đa thức Legendre, phương trình Bessel, hàm Bessel…

c. Ngôn ngữ SQL/SQL Language                                    3 TC (27; 36; 0)
- Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành TTTN

- Nội dung: Ngôn ngữ SQL 92 trong: định nghĩa và thao tác dữ liệu, đảm bảo các ràng buộc toàn ven, đảm bảo an toàn dữ liệu, các hàm SQL. Thực hành & Bài tập lớn.
10.  Dự kiến đơn vị giảng dạy
	TT
	Tên học phần
	Bộ môn quản lý

	1
	Những  NL cơ bản của CNMLN 1
	Nguyên lý

	2
	Những  NL cơ bản của CNMLN 2
	Nguyên lý

	3
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	Đường lối

	4
	Tư tưởng HCM
	Tư tưởng HCM

	5
	Tiếng Anh 1
	N. ngữ không chuyên

	6
	Tiếng Anh 2
	N. ngữ không chuyên

	7
	Pháp luật đại cương
	Tư tưởng HCM

	8
	Tin học cơ sở
	Tin học ứng dụng

	9
	Toán rời rạc
	Khoa học máy tính

	10
	Đại số tuyến tính
	Đại số

	11
	Hình học giải tích
	HH và phương pháp Toán

	12
	Giải tích cổ điển 1 
	Giải tích

	13
	Giải tích cổ điển 2
	Giải tích

	14
	Lô gic và Lịch sử Toán
	Giải tích

	15
	PP NCKH chuyên ngành GD Toán
	HH và phương pháp Toán

	16
	Giải tích cổ điển 3
	Giải tích

	17
	Vật lý đại cương
	Vật lý

	18
	Môi trường và con người
	Địa lý

	19
	Đại số đại cương
	Đại số

	20
	Hình học Afin và Euclide
	HH và phương pháp Toán

	21
	Giải tích hiện đại 3
	Giải tích

	22
	Hàm biến phức
	Giải tích

	23
	Hình học vi phân
	HH và phương pháp Toán

	24
	Giải tích hiện đại 1
	Giải tích

	25
	Giải tích hiện đại 2
	Giải tích

	26
	Quy hoạch tuyến tính
	Toán ƯD

	27
	Lý thuyết xác suất
	Toán ƯD

	28
	Thống kê Toán học
	Toán ƯD

	29
	Phương trình vi phân và tích phân
	Giải tích

	30
	Giải tích số
	Toán ƯD

	31
	Phương trình đạo hàm riêng
	Giải tích

	32
	Lý thuyết hàm đặc biệt
	Giải tích

	
	Lý thuyết xấp xỉ
	Giải tích

	33
	Lý thuyết ổn định
	Giải tích

	
	Đại tuyến tính nâng cao
	Đại số

	34
	Hình học xạ ảnh
	HH và phương pháp Toán

	
	Lý thuyết điều khiển
	Giải tích

	35
	Lý thuyết Môđun
	Đại số

	
	Giải tích Fourier
	Giải tích

	36
	Lập trình cấu trúc với Pascal
	Khoa học máy tính

	
	Lập trình cấu trúc với C
	Các hệ thống TT

	37
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	Các HTTT

	38
	Kiến trúc máy tính
	Các hệ thống TT

	39
	Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị
	Các hệ thống TT

	40
	Hệ điều hành & bảo trì hệ thống
	KTMT&TT

	41
	Mạng máy tính
	KTMT&TT

	42
	Lập trình hướng đối tượng
	Các hệ thống TT

	43
	Trí tuệ nhân tạo
	Khoa học máy tính

	44
	Phân tích thiết kế HTTT
	Các hệ thống TT

	45
	Lý thuyết toán tử
	Giải tích

	46
	Các hàm đặc biệt và phương trình đặc biệt
	Giải tích

	47
	Ngôn ngữ SQL
	Các hệ thống TT


11. Cơ sở vật chất

11.1.  Phòng học đa năng
Trang bị tối thiểu một phòng học đa năng để có thể áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Cụ thể phòng học cần có Máy chiếu đa năng, vi tính có nối mạng, màn hình chiếu, bộ tăng âm, loa, bảng lớn có thể sử dụng nhiều chức năng.

11.2. Phòng thực hành Tin học

Trang bị tối thiểu một phòng máy vi tính đủ tiêu chuẩn thực hành cho 30 sinh viên trong một lượt thực hành.

11.3. Thư viện
Có đầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo các chuyên ngành, kể cả sách ngoại văn chuyên ngành.  

11.4. Các giáo trình chính dùng giảng dạy
	TT
	Học phần
	Tài liệu/ giáo trình

	1
	Đại số tuyến tính
	1- Ngô Thúc Lanh: Đại số tuyến tính; GD. HN; 1970.

2- Đoàn Quỳnh, Văn Như Cương, Hoàng Xuân Sính: Đại số tuyến tính và hình học, tập 1, 2; GD. HN, 1989.

	2
	Hình học giải tích
	1- Lê Khắc Bảo: Hình học giải tích, GD. HN, 1977.
2- Trần Ngọc Giao, Hà Văn Sơn: Hình học giải tích, ĐH Vinh, 1995.

3- Đoàn Quỳnh, Văn Như Cương, Hoàng Xuân Sính: Đại số tuyến tính và hình học (tập 1); NXB GD, 1987. 

	3
	Giải tích cổ điển
	1- Vũ Tuấn, Phan Đức Thành, Ngô Xuân Sơn: Giải tích Toán học 1, 2, 3; GD. HN, 1979.

2- Nguyễn Văn Khuê: Toán học cao cấp; ĐHSP, 1995. 

3- Nguyễn Đình Trí: Toán học cao cấp T1, 2, 3; NXB GD.

	4
	Đại số đại cương
	1- Hoàng Xuân Sính: Đại số đại cương, GD. HN, 1995.

2- Ngô Thúc Lanh: Đại số và số học; NXB GD, 1987.

3- Nguyễn Quang Biên: Cấu trúc đại số, NXB GD.

	5
	Hình học Afin và Euclide
	1- Văn Như Cương, Tạ Mân: Hình học Afin và Euclide; QG. HN, 1998.
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12.  Hướng dẫn thực hiện chương trình

Chương trình đào tạo Cử nhân Toán-Tin học bậc Đại học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm Toán ban hành theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2006 và các quy định xây dựng chương trình chuyển đổi từ niên chế HP sang học chế tín chỉ của trường ĐH Hồng Đức và tham khảo các chương trình cùng ngành của các trường ĐH trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng.

Căn cứ chương trình đào tạo ngành, trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo. 

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Chương trình này cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. Nhưng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tuỳ theo kế hoạch sắp xếp thời gian).

Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu trưởng./.
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